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Đề thi môn: Vật lý
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Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề
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Câu 1: Một bán cầu tâm O, khối lượng m được đặt sao cho mặt phẳng của nó nằm trên mặt phẳng ngang. Vật nhỏ có khối lượng m bay theo phương ngang với vận tốc u  tới va chạm với bán cầu tại điểm A (bán kính OA hợp với phương ngang một góc α). Coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Bỏ qua mọi ma sát. Hãy xác định theo m, u và α:

a) Vận tốc của bán cầu sau va chạm

b) Xung của lực do sàn tác dụng lên bán cầu trong thời gian va chạm
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Câu 2: Một lượng khí lí tưởng đơn nguyên tử thực hiện một chu trình ABCDECA (Hình 1). Cho biết PA=PB=105 Pa, PC=3.105 Pa, PE=PD=4.105 Pa, TA=TE=300K, VA=20l, VB=VC=VD=10l, AB, BC, CD, DE, EC, CA là các đoạn thẳng.

a) Tính các thông số TB, TD, VE.

b) Tính tổng nhiệt lượng mà khí nhận được trong tất cả các giai đoạn của chu trình mà nhiệt độ khí tăng.
c) Tính hiệu suất của chu trình. 
[image: image61.bmp]Câu 3: Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều, chiều dài l, khối lượng m, đứng trên mặt phẳng ngang nhẵn. Một cục nhựa nhỏ có cùng khối lượng m, bay với vận tốc 
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 vuông góc với AB đến va chạm mềm vào đầu B (Hình 2).
a) Tính vận tốc khối tâm của hệ ngay sau va chạm

b) Tính tốc độ góc của thanh, vận tốc của đầu A ngay sau va chạm và phần động năng bị mất trong va chạm.

c) Ngay sau va chạm có một điểm C của thanh có vận tốc tuyệt đối bằng không. Xác định vị trí của C.
Câu 4: Một chiếc vòng mảnh bằng kim loại có khối lượng m, điện tích Q phân bố đều, lăn không trượt trên một mặt phẳng ngang cách điện và không ma sát. Đặt hệ thống trên vào một vùng từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
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 vuông góc với mặt phẳng của vòng.

a) Xác định vận tốc khối tâm của vòng để áp lực của vòng xuống mặt phẳng nằm ngang giảm đi một nửa so với khi vòng đứng yên.

b) Tìm giá trị giới hạn của vận tốc khối tâm của vòng để nó bắt đầu rời khỏi mặt phẳng ngang.

Câu 5: a) Một ngọn đèn điện treo ở phía sau lưng một người đang ngồi, cách người đó 5m. Người đó nhìn thấy hai ảnh của đèn phản xạ trên kính của mình: một ảnh cách mắt 5m, một ảnh cách mắt 0,714m. Khi người quay lại nhìn ngọn đèn thì ảnh của nó qua kính cách mắt 2,5m. Tìm chiết suất của chất làm kính.

b) Cho các dụng cụ: một cuộn dây đồng, một chiếc cân với một bộ các quả cân, một ăcquy, một vôn kế, một ampe kế và một bảng tra cứu về vật lý. Hãy xác định thể tích của một căn phòng lớn hình khối lập phương.
--------------hết--------------
Họ và tên thí sinh............................................................SBD...........................Phòng thi.........................
	           Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc
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	Kỳ thi chọn hsg lớp 12 thpt năm học 2008 - 2009

Hướng dẫn chấm môn: Vật lý

(Dành cho học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

Đáp án có 3 trang



	Câu 1 (2 điểm)
	

	a) Gọi u1, V lần lượt là vận tốc của vật nhỏ và bán cầu ngay sau va chạm. Véc tơ u1 hợp với phương ngang góc (. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng theo phương ngang và bảo toàn cơ năng ta có: 
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Phân tích u1=u1t+u1n, thành phần u1t=ut không thay đổi trong quá trình va chạm nên: 
u1cos(α+( -
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) =usinα ( u=u1cos( (1+tan(cotα)   (3)

Từ (1) và (3) ta có: 
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 (  tan(=2cotα     (4)
Thế (4) vào (3) ta có: u1cos(=
[image: image10.wmf]2

12cot

u

a

+

              (5)

Thay (4) và (5) vào (2) ta có: V=
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b) Trong quá trình va chạm, khối bán cầu chịu tác dụng của 2 xung lực: 
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 do vật tác dụng và 
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 do sàn tác dụng. Ta có: 
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  (Hình vẽ)

Từ hình vẽ ta có: XP=mVtanα=
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	Câu 2 (2 điểm)
	

	a) Áp dụng phương trình trạng thái ta có:

PAVA=nRTA( nR=PAVA/TA=20/3

TB=PBVB/nR=150K, TD=PDVD/nR=600K, VE=nRTE/PE =5l
b) Khí nhận nhiệt trong quá trình đẳng tích BD và một giai đoạn trong quá trình biến đổi ECA: Q1=QBD=n.
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- Phương trình của đường thẳng ECA: 
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  (1)

(V đo bằng l,  P đo bằng 105Pa)

( T=
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  (2)  (T đo bằng 100K)

T= TMax=468,75K khi Vm=12,5l; T tăng khi  5(V(12,5l
Vm ứng với điểm F trên đoạn CA. Trong giai đoạn EF nhiệt lượng nhận được là:
Q2=(U+A với (U=n.
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R(Tmax-TE) =1687,5 J

A=diện tích hình thang EFVmVE=2437,5J

( Q2=1687,5+2437,5= 4125 J

Tổng nhiệt lượng mà khí nhận được là Q=Q1+Q2=4500+4125=8625J

c) Công sinh ra trong một chu trình là:

A=dt((ABC)-dt((CDE) ( A=750J

Hiệu suất của chu trình: H=A/Q=750/8625 (8,6%
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	Câu 3 (1,5 điểm) 
	

	a) Trước va chạm thanh có khối tâm nằm ở trung điểm O của thanh. Ngay sau va chạm hệ có khối tâm G, chuyển động tịnh tiến với vận tốc vG và chuyển động quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục quay đi qua khối tâm.  Áp dụng công thức xác định vị trí khối tâm hệ ta tìm được vị trí khối tâm hệ nằm cách B đoạn l/4
Hệ kín trong va chạm nên động lượng hệ bảo toàn: mv=(M+m)vG => VG=v/2  (1)

b) Mômen động lượng của hệ trước và ngay sau va chạm là: L1=mvl/4; L2=I.( trong đó I là momen quán tính của hệ đối với trục quay qua G.

Áp dụng định lí Stainơ ta có: I=m
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Áp dụng định luật bảo toàn momen động lượng ta có:
L2= L1 => (I=mvl/4 <=>(
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- Vận tốc tuyệt đối của đầu A:
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; trong đó VA/G  là vận tốc của G đối với sàn

Do 
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 nên VA=VA/G-VG=((GA)-v/2=
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- Động năng bị mất trong va chạm là: (Wđ=Wđ0-Wđ=
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c) Vận tốc tuyệt đối của điểm C của thanh cách G khoảng x là: vC=vG-x.(
Vì C là tâm quay tức thời nên: VC=0 => v​G=x.( => xC=vG/(=
[image: image37.wmf]5
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	Câu 4: (2 điểm)
	

	- Xét phần tử có chiều dài dl chắn góc ở tâm là d(. Điện tích của phần tử là: 
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( Lực từ tác dụng lên dq là:  
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- Do vòng tròn có tính đối xứng nên thành phần dFx của dF triệt tiêu với thành phần dFx’ của dF’. Vì vậy lực từ tác dụng lên vòng chỉ do thành phần 
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- Từ hình vẽ ta có ((=(/2): 
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- Xét chuyển động của vòng quanh tâm quay tức thời I ta có: 
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a) Khi áp lực 
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b) Khi vòng bắt đầu rời khỏi mặt phẳng ngang thì 
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	Câu 5: (2,5 điểm)
	

	a) - Khi người đó quay lại nhìn ngọn đèn thì nhìn thấy ảnh cách mắt 2,5m. Vậy tiêu cự của kính là: 
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- Gọi R1, R2 là bán kính cong của các mặt thấu kính ta có: 
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- Hai ảnh của ngọn đèn là ảnh của nó phản xạ trên hai mặt của thấu kính. Ta đi xét mặt sau của thấu kính (mặt gần mắt): 
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- Tia sáng phản xạ trên mặt trước của kính có thể xem như đi qua thấu kính, phản xạ trên gương cầu đặt sát thấu kính có cùng bán kính cong với mặt trước và lại đi qua thấu kính lần 2 nên ta có phương trình: 
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- Thế (1), (2) vào (*) ta tìm được n

*) Trường hợp 1: a=-5m, b=-0,714m ( R1=(, R2=-2,5m ( n=1,5

*) Trường hợp 2: a=-0,714m, b=-5m ( 
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b) Xác định điện trở R của một đoạn dây đồng có chiều dài l bằng chiều dài của căn phòng, bằng cách mắc một mạch điện gồm ăcquy, đoạn dây dẫn đang xét, một ampe kế mắc nối tiếp và một vôn kế mắc song song với đoạn dây trên. Ta có:
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 (1)   (S là tiết diện ngang của dây, 
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 là điện trở suất của đồng).

- Mặt khác, khối lượng m của đoạn dây dẫn trên có thể xác định bằng cân và được biểu diễn như một hàm của l, S và khối lượng riêng D của đồng:  
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- Nhân hai đẳng thức (1) và (2) ta được:  
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image55.wmf]Þ

 tính được: 
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- Các giá trị I, U, m xác định bằng các thực nghiệm. Các giá trị 
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 và D có thể tra cứu ở các bảng vật lý. Bằng cách đó, ta sẽ xác định được chiều cao, chiều rộng của căn phòng, từ đó xác định được thể tích của căn phòng là V= l3
- Nếu độ giảm hiệu điện thế trên đoạn dây có chiều dài (hoặc chiều rộng) của căn phòng là nhỏ và khó đo được bằng vôn kế thì cần phải mắc một đoạn dây có chiều dài (hoặc chiều rộng) bằng một số nguyên lần.
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